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Kết quả 1000 trường hợp cải tiến kỹ thuật cắt tử cung  
trong mổ mở có chọn lọc tại bệnh viện phụ sản Hải Phòng 

  
Nguyễn Văn Học 

 
Tóm tắt: 
Chúng tôi tiến hành nghiên cứu cắt tử cung đường 

bụng cải tiến cho 1000 ca từ tháng 10 năm 2005 – 
tháng 8 năm 2010 tại bệnh viện phụ sản Hải Phòng. 
Mục tiêu nghiên cứu: đánh giá những ưu, nhược điểm 
của kỹ thuật cắt tử cung đường bụng có cải tiến. Đối 
tượng nghiên cứu bao gồm tất cả những bệnh nhân 
đủ tiêu chuẩn đã chọn, những bệnh nhân bị ung thư, 
hay nghi ngờ ung thư, trọng lượng tử cung trên 400 
gram không đưa vào nghiên cứu. Kết quả không có 
tai biến về chảy máu, đường tiết niệu, ruột, chỉ có 
4,2% bị nhiễm trùng, tiết kiệm chỉ khâu, thuốc mê và 
thời gian nằm viện, phục hồi sức khoẻ nhanh. 

Từ khóa: tử cung  
Summary:  
We performed 1000 abdominal hysterectomy 

cases by this modern technique from October 2005 to 
august 2010, at Hai-phong hospital of obstetric and 
gynecology. Objectives: in order to evaluate 
advantages and disadvantages of this abdominal 
hysterectomy by innovatory technique. Objects: All 
patients whom have enough designated standard 
were enrolled in this study. The patients with cancer 
or suspicious cancer or whose uterus’ weight higher 
than 400 gram were eliminated. Results: There are 
no records of complications such as post- operation 
bleeding, urinary or bowel injuries. There is only 4.2% 
cases of post- op infection is observed. Through this 
method we could save sewing material and 
anesthetic drugs, reduce hospitalization time and get 
recovery sooner. 

Keywords: hysterectomy 
ĐẶT vấn đề 
Kỹ thuật cắt tử cung hiện nay trên thực tế còn có 

những điểm chưa hợp lý đó là kỹ thuật phức tạp, phải 
cặp cắt và đụng chạm nhiều tới tổ chức lành cạnh tử 
cung do đó dễ bị tổn thương tới các tạng lân cận, 
nguy cơ chảy máu thứ phát sau mổ tăng, tăng tiết 
dịch sau mổ dẫn đến dễ bị nhiễm trùng. Phải mất 
nhiều thời gian để cầm máu và khâu phục hồi lại 
những chỗ đã cắt, tốn nhiều chỉ khâu, thuốc mê. Độ 
an toàn cho người bệnh trong và sau phẫu thuật 
kh«ng cao. Để khắc phục những điểm chưa hợp lý 
đã, chúng tôi tìm cách cải tiến kỹ thuật cắt tử cung 
trong mổ mở dựa trên ý tưởng phá dỡ nhà thành 

phố, hay Cắt tử cung không xâm lấn vào tổ chức 
lành cạnh tử cung. Với mục tiêu: Đánh giá những 
ưu, nhược điểm của phương pháp cải tiến kỹ thuật cắt 
tử cung trong mổ mở này. 

đối tượng và phương pháp nghiên cứu:  
1.Tiêu chuẩn lựa chọn: Tất cả những trường hợp 

có chỉ định cắt tử cung kể cả những bệnh nhân có 
các bệnh kÌm theo như tim mạch, huyết ¸p,đ¸i 
đường...®· điều trị ổn định. 

2. Tiêu chuẩn loại trừ: Những trường hợp bị ung 
thư CTC, hay nghi ngờ bị ung thư CTC. U xơ tử cung 
có kích thước > thai 3 tháng (trên 400gr). Khối u quá 
dÝnh.  

PhƯƠng pháp nghiên Cứu: 
Tiến cứu, mô tả cắt ngang. Thời gian từ 10/2005 

đến 8/2010 
Các tiêu chuẩn quy định trong nghiên cứu: 
* B/n được coi là nhiễm trùng khi: Sau mổ có sốt > 

3 ngày liên tục. Bạch cầu > 9000/mm3 Kháng sinh 
dùng phối hợp từ 2 loại trở lên và  7 ngày. Thời gian 
nằm viện  8 ngµy. 

* B/n được coi là thiếu máu khi Hb(huyết sắc tố) < 
10g/ lÝt. 

* B/n được coi là tốt sau mổ khi: Không bị mổ lại 
vì bất cứ lý do gì. B/n nhanh chóng phục hồi sức 
khoẻ, ăn uống trở lại bình thường. Các chức phận về 
tiêu hóa, tiết niệu trở về bình thường. Không bị nhiễm 
trùng mỏm cắt và thành bụng, cắt chỉ vết mổ sau 5 – 
7 ngày. Kháng sinh dùng không qúa 5 ngày và không 
dùng phối hợp. Xuất viện từ sau 6 -7 ngày sau mổ. 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
Bảng 1. Số bệnh nhân cắt tử cung hoàn toàn và 

bán phần  
 
 Chỉ định cắt tử cung Số ca Tỷ lệ% 

 Cắt bán phần 463 ca 46,3% 
 Cắt hoàn toàn 537 ca 53,7% 

 Tổng cộng 1000 ca 100% 
 
Trong 537 ca cắt hoàn toàn có 268 ca cắt 2 phần 

phụ và 159 ca để lại một phần phụ, 110 ca để laị 2 
phần phụ. 

 
Bảng 2. U xơ tử cung và các bệnh kèm theo 
 

Các bệnh Bệnh 
tim 

Mổ cũ Cao HA Thiếu  
máu 

U buồng 
trứng 

Viêm dính tiểu 
 khung  

Lạc nội 
mạc 

Chửa ngoài 
tử cung 

Sa thành trước 
 âm đạo  

Tổng cộng 

Cắt b¸n phần 5 69 17 16 9 8 12 6 1 
Cắt hoàn toàn 3 57 49 32 19 27 18 0 5 

353 ca 
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Có 353 trường hợp u xơ tử cung kết hợp với bệnh 
kÌm theo, trong tổng số 1000 trường hợp mổ cắt tử 
cung của nhóm nghiên cứu, chiếm 35,3%. 

Bảng 3. Đường mổ 
 

 Đường tr¾ng 
giữa 

Đường Pfannenstiel Tỷ lệ% 

Cắt hoàn toàn 35 ca 502 ca 93,5% 
Cắt b¸n phần 28 ca 435 ca 93,9% 

Cộng  63 ca 937ca 1000 ca 
 
Đường mổ thẩm mỹ cho cắt tử cung bán phần và 

hoàn toàn chiếm chủ yếu trên 93%, chúng tôi, chỉ 
thực hiện đường mổ thẳng giữa khi có vết mổ cũ là 
đường trắng giữa. 

Bảng 4. Thời gian mổ của cắt tử cung bán phần  
 

Cắt bán 
phần  

< 30ph >30 -  
40ph 

> 40 -  
50ph 

>50-  
60ph 

Thời gian 
trung bình 

Tổng cộng 89 296 70 8 38 phút 

 
Bảng 5. Thời gian mổ của cắt tử cung hoàn toàn  

 Cắt hoàn 
toàn 

 30 
ph  

>30 -  
40ph 

>40 -  
50ph 

>50-  
60ph 

>60 - 
70 

Thời gian 
trung bình 

Tổng 
cộng 

32 97 285 113 10 48 phút 

 
Bảng 6. Các tai biến trong nhóm nghiên cứu: 

Trong mổ Sau mổ 
Nhiễm trïng 

 
Các 
tai 

biến 

Bàng 
quang 

Niệu 
quản 

Ruộ
t  

Chả
y 

máu  

Chả
y 

máu 
sau 
mổ  

Thàn
h 

bụng 

Mỏ
m 

cắt 
âm 
đạo 

Tụ 
máu 
mỏm 
cắt 
âm 
đạo 

Dò 
bàng 
quang 

âm 
đạo 

 
Cẳt 
bán 

phần 

0 0 0 0 0 0 3 0 0 

Cắt 
hoàn 
toàn 

0 0 0 0 0 7 32 0 0 

Cộng 0 0 0 0 0 42 0 
 
 Trong 1000 tr­ßng hợp cắt tử cung cải tiến chỉ cã 

42 trường hợp bị nhiễm trùng sau mổ, chiếm tỷ lệ 
4,2%. Ngoài ra không gặp một tai biến nào khác. 

bàn luận  
- Trong qóa trình cắt tử cung, thay vì dùng Van và 

Ecarter để mở rộng phẫu trường ổ bụng, chúng tôi 
dùng Farabeuf, khi thực hiện các thao tác kỹ thuật cắt 
tử cung làm bên nào thì đưa Farabeuf về phía bên đó, 
như vậy phẫu trường không gò bó và rất linh hoạt, 
lực kéo không nhiều, thành bụng không bị ép nhiều 
sang 2 bên và xuống dưới như khi dùng Van và 
Ecarter. Chỉ buộc xong được cắt ngay, không để chỉ 
chờ, không dùng phanh để để giữ chỉ vì vậy phẫu 
trường rất thoáng và rộng rãi, thao tác thuận lợi, dễ 
dàng (điểm cải tiến thứ nhất). 

- Đường rạch da, nếu không có sẹo mổ cũ đường 
trắng giữa, đường rạch da cho cắt tử cung 100% được 

thực hiện bằng đường mổ Pfannestiel với độ dài ngắn 
nhất là 5 cm và độ dài tối đa là 10 cm, đường rạch da 
không cắt đứt 2 nhánh của động mạch thượng vị dưới. 
Tử cung có khối u 100% được đưa ra hẳn ngoài ổ 
bụng, bằng cách lựa từng bên để đưa khối u tử cung 
có kích thước lớn hơn độ dài rạch da, ra khỏi ổ bụng 
và cắt tử cung được thực hiện ở bên ngoài ổ bụng, do 
đó phẫu trường rộng rãi hơn, dễ làm hơn, thời gian mổ 
cũng rút ngắn chỉ còn 38 phút cho cắt tử cung bán 
phần và < 48 phút cho cắt hoàn toàn. Quan điểm của 
nhóm tác giả hiện nay người phụ nữ quan tâm nhiều 
đến thẩm mỹ, cho nên khi rạch da không nên rạch 
rộng tối đa mà đường rạch da đủ rộng mà phẫu thuật 
viên vẫn cảm thấy thoải mái trong khi phẫu thuật là 
được (điểm cải tiến thứ 2).. 

- Thay vì cắt rời từng thành phần theo thứ tự là 
dây chằng tròn, buồng trứng, dây chằng thắt lưng 
buồng trứng(nếu cắt buồng trứng), bóc tách đẩy phúc 
mạc của đáy bàng quang ra xa, sau đã cắt động 
mạch tử cung, chúng tôi tiến hành cắt gộp một lần tất 
cả các thành phần trên lấy điểm mốc để cặp cắt là 
chỗ bám của phúc mạc trượt dính vào thân tử cung. 
Nhược điểm của cắt gộp về lý thuyết là dễ gây chảy 
máu thứ phát do buộc không chặt. Để khắc phục 
nhược điểm đó, chúng tôi có sáng kiến là dùng dao 
điện đơn cực chế độ đốt để cắt các dây chằng gắn 
vào tử cung do đó hạn chế sự chảy máu, dùng chỉ 
vircyl 1/0 để buộc (không dùng chỉ catgut). Như vậy 
nguy cơ chảy máu do cắt gộp được giải quyết triệt để 
và có những ưu điểm hơn so với kỹ thuật cắt rời kiểu 
truyền thống là: Thay vì cặp, cắt buộc chỉ 4 lần thì chỉ 
cần cặp, cắt, buộc chỉ 1 lần duy nhất, không phải mở 
và đẩy phúc mạc do đã làm giảm nguy cơ chảy máu, 
giảm tiết dịch trong và sau mổ. Tổ chức lành phía sau 
phanh cặp được giữ nguyên, không bị đụng dập, 
không cần phải khâu phục hồi và phủ phúc mạc lại 
chỗ cắt. Giảm đ¸ng kÓ thời gian mổ, tiết kiệm được 
chỉ kh©u.Trong 1000 ca phẫu thuật với thời gian 5 
năm, nhóm phẫu thuật chưa gặp một ca tai biến do 
chảy máu, cũng như các tai biến khác, số chỉ khâu 
dùng cho cắt tử cung cả bán phần và hoàn toàn là 3,1 
sợi (điểm cải tiến thứ 3).  

- Trong cắt tử cung bán phần, chúng tôi không mở 
và đẩy phúc mạc trượt của đáy bàng quang mà giữ 
nguyên, cắt tử cung được tiến hành ngay sát trên chỗ 
bám của phúc mạc trượt dính vào tử cung. Ưu điểm: 
không bao giờ gây chạm thương bàng quang vì đoạn 
phúc mạc trượt dính vào tử cung được giữ nguyên, 
không phải mở phúc mạc bàng quang cho nên không 
có nguy cơ chảy máu cũng như tụ máu ở mặt sau 
của đáy bàng quang (điểm cải tiến thứ 4). 

- Trong cắt tử cung hoàn toàn chúng tôi tiến hành 
mở phúc mạc trượt sau bàng quang trong phạm vi tối 
thiểu, chỉ ở trong cổ tử cung, hạn chế tối đa việc đÈy 
bàng quang vì vậy rất ít khi gây tổn thương bàng 
quang và chảy máu vùng đáy bàng quang. Ưu điểm 
là bàng quang rất ít khi bị đụng chạm tới, khoảng 
cách từ chỗ cắt tới đáy bàng quang còn xa, do đó 
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không gây chảy máu hay rỉ máu vùng đáy bàng 
quang, không bị tụ máu mỏm cắt âm đạo sau mổ. 
Giảm đáng kể thời gian mổ, hạn chế loạn dưỡng và 
nhiễm trùng mỏm cắt âm đạo sau mổ do không phải 
khâu tăng cường(®iÓm cải tiến thứ 5).  

- Sau khi cắt xong động mạch tử cung, phần giải 
phóng CTC khỏi âm đạo trong cắt hoàn được thực 
hiện bằng dao điện đơn cực chế độ đốt, ưu điểm: tác 
dụng cầm máu diện cắt âm đạo tốt hơn, độ an toàn 
cao hơn do dao điện luôn đi ở phía trên chỗ vạch ban 
đầu. Hạn chế việc khâu cầm máu tăng cường âm 
đạo, giảm đáng kể thời gian (mất khoảng 5 phút cho 
việc giải phóng CTC ra khỏi âm đạo), làm như vậy 
không bao giờ chạm thương vào bàng quang và trực 
tràng cũng như niệu quản (điểm cải tiến thứ 6) 

- Khi đãng mỏm cắt âm đạo, chúng tôi có ý thức 
lấy rất tiết kiệm phần âm đạo nhằm hạn chế tối đa 
việc làm ngắn âm đạo không cần thiết, do âm đạo 
được cầm máu rất tốt do cắt dao điện chế độ đốt, việc 
khâu âm đạo chỉ mang tính chất khép hai mép vào 
nhau do đó nuôi dưỡng tốt hơn, mềm mại hơn và 
mỏm cắt âm đạo được khâu vắt 100% bằng chỉ 
vircryl 1/0.  

KẾT LUẬN 
- Kỹ thuật cắt tử cung cải tiến đơn giản hơn nhiều, 

qui trình cắt tử cung hợp lý hơn so với kiểu cắt tử cung 

truyền thống hiện nay. Độ an toàn cho người bệnh rất 
cao, không có tai biến vào các tạng và không có ca 
nào phải mổ lại vì chảy máu, tỷ lệ nhiễm trùng là 
4,2%. Giảm đáng kể thời gian mổ, cắt bán phần mất 
38 phút và cắt hoàn toàn mất 48 phút, tiết kiệm chỉ 
khâu, cắt bán phần và cắt hoàn toàn chỉ mất 3,1 sợi 
chỉ, giảm lượng thuốc gây mê đưa vào cơ thể. Phục 
hồi sức khoẻ nhanh, ít đau, không gây tê bì thành 
bụng sau mổ. 
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BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TÁC DỤNG CỦA TRÀ TIÊN MAO  
TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH RỐI LOẠN CƯƠNG DƯƠNG 

 
Trần Quốc Bình, Dương Minh Sơn 
Bệnh viện Y học cổ truyền trung ương 

 
 
TÓM TẮT 
Mục tiêu nghiên cứu: đánh giá tác dụng lâm sàng 

của trà tiên mao (TM) trên bệnh nhân bị rối loạn cương 
dương. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 31 
bệnh nhân tại Khoa Ngoại, Bệnh viện Y học cổ truyền 
trung ương được chẩn đoán rối loạn cương dương (liệt 
dương) theo bảng chỉ số IIEF và theo 2 thể: thận hư và 
tâm tỳ hư của Y học cổ truyền. Các bệnh nhân được 
uống trà TM với liều 9g/24h. Thời gian theo dõi là 30 
ngày. Kết quả và kết luận: Trà TM có tác dụng đối với 
rối loạn cương dương mức độ trung bình và nhẹ. Kết 
quả tốt đạt 45,1%; trung bình 38,7% và không kết quả là 
12,9%. Sau điều trị 30 ngày, các chứng trạng của bệnh 
theo YHCT được cải thiện rõ rệt ở cả 2 thể Thận hư và 
Tâm tỳ hư. 

Từ khóa: trà tiên mao, rối loạn cương dương 
SUMMARY 
Objective: to evaluate the clinical effects of Tien 

mao tea in patients with erectile dysfunction (E.D). 
Subjects and methods: 31 patients at Department of 
Surgery, National Hospital of traditional medicine were 
diagnosed as erectile dysfunction based on the IIEF 
index standard (according to modern medicine), Kidney 
deficiency type and Heart-Spleen deficiency type 
according to traditional medicine. The study subjects 

were taken TM tea with a dose of 9g/day. The study 
duration lasted 30 days. Results and conclusion: TM 
tea has therapeutic effect to moderate and mild degree 
of E.D. Good effect accounted for 45.1%, moderate 
effect made up 38.7%, poor effect accounted for 12.9%, 
the symptoms of diseases according to traditional 
medicine were remarkably improved in both types after 
30 days of treatment. 

Keywords: Tien mao tea, erectile dysfunction 
ĐẶT VẤN ĐỀ 
Bệnh liệt dương hay còn gọi là rối loạn cương 

dương (Erectile dysfunction – E.D), là một bệnh mang 
tính xã hội, có xu hướng ngày một gia tăng trên thế giới 
cũng như ở Việt Nam, cho đến nay tuy chưa có báo cáo 
thống kê đầy đủ, nhưng thực tế cho thấy ngày càng có 
nhiều bệnh nhân đến khám và chữa trị căn bệnh này.  

Trong đông y có nhiều vị thuốc có tác dụng điều trị 
rối loạn cương dương (RLCD) như Dâm dương hoắc, 
ba kích, cá ngựa… và nhiều bài thuốc đã được chứng 
minh có tác dụng như bài “hữu quy ẩm”, bài thuốc kinh 
nghiệm “B.T.D”… Mặc dù hiệu quả điều trị chưa cao, 
nhưng những vị thuốc và bài thuốc này có ưu điểm là ít 
hoặc không có tác dụng phụ, dễ tìm, giá thành phù hợp. 

Sâm cau (Curculigo orchioides) là một cây thân cỏ 
cao khoảng 40cm, mọc hoang nhiều ở các tỉnh vùng núi 


